
 

Giới thiệu sách nhập về thư viện khXH 

 
Stephen leeb, glen strathy. 
Sự sụp đổ các nền kinh tế trong 
tương lai. H.: Chính trị quốc gia, 2011, 
302tr., Vb 49360. 

Trong mấy năm gần đây, các nhà 
khoa học hàng đầu thế giới đã đưa ra lời 
cảnh báo về một cuộc khủng hoảng 
năng lượng trong thế kỷ XXI. Phân tích 
về nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng 
hoảng này, các nhà khoa học cho rằng 
trong nhiều năm qua, do sự bùng nổ của 
công nghiệp hóa tại các nước đang phát 
triển ở châu á, châu Phi và Mỹ La tinh, 
nhu cầu dầu lửa của thế giới ngày càng 
tăng một cách nhanh chóng. Trong khi 
nguồn năng lượng hóa thạch đang dần 
cạn kiệt thì nhu cầu tiêu thụ năng 
lượng lại ngày càng cao, nguồn năng 
lượng chủ đạo mới thay thế dầu lửa lại 
chưa có. Tất cả những điều đó đã làm 
cho giá dầu lập hết kỷ lục này đến kỷ 
lục khác. Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng 
năng lượng, đặc biệt là Mỹ, một trong 
những nước tiêu thụ năng lượng nhiều 
nhất thế giới. 

Cuốn sách gồm 15 chương, gợi mở 
những cách thức, giải pháp phát triển 
các nguồn năng lượng thay thế, giúp 
nước Mỹ giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào 
dầu mỏ. Đây cũng là những định hướng, 
giải pháp lớn để các nền kinh tế nói 
chung, Việt Nam nói riêng tránh khỏi 
sự sụp đổ trong ảnh hưởng của khủng 
hoảng năng lượng. 

Nội dung sách tập trung trình bày 
bài học từ vụ nổ bong bóng công nghệ 
cao; quá trình đụng độ với khủng hoảng; 
nguyên nhân sụp đổ của các nền văn 
minh và giải pháp; những điểm mù tâm 

lý (tuân thủ, nhà chức trách và tư duy 
nhóm); làm thế nào để nhà đầu tư có 
thể thu lợi nhuận bằng cách vượt qua tư 
duy nhóm; bài học kinh nghiệm từ cuộc 
khủng hoảng gần đây; Trung – ấn và 
tương lai của dầu mỏ; sự tàn phá của 
giá dầu 200 USD/thùng; kế hoạch lựa 
chọn năng lượng thay thế cho dầu mỏ,… 

Mai linh 

Phong lê. Hai mươi nhà văn, nhà 
văn hóa Việt thế kỷ XX. Huế: Thuận 
Hóa, 2010, 371 tr., Vb 49072. 

Cuốn sách là tập hợp các bài viết 
của tác giả trong một thời gian dài kể từ 
cuối những năm 1980 về 20 nhà văn, 
nhà văn hóa Việt, tương ứng theo con số 
20 của thế kỷ XX làm điểm dừng. Danh 
sách 20 nhà văn, nhà văn hóa được tác 
giả đề cập, mà theo tác giả, là những 
nhà văn, nhà văn hóa lớn, uy tín trong 
thế kỷ XX. 

Cuộc đời và sự nghiệp đồ sộ của 
từng nhà văn, nhà văn hóa đã được tác 
giả vận dụng những kiến thức liên 
ngành để giải mã và tìm ra đáp số về 
họ. Trên cơ sở nắm bắt được hồn cốt của 
họ một cách đúng mạch, đúng thời điểm 
và đúng quá trình, để cuối cùng tác giả 
tìm ra tư tưởng và giá trị của từng 
người, như: “văn hóa nhân cách, văn 
hóa đạo đức, văn hóa lối sống” Hồ Chí 
Minh; “Một ánh lửa Hải Triều trong sự 
tỏa sáng của nhiệt tình và trí tuệ”; Phan 
Bội Châu với một sự nghiệp văn chương 
“đã trở thành lịch sử, nhưng là một lịch 
sử vẫn còn đang sôi nổi tính thời sự”; Vũ 
Đình Long là “ông chủ xuất bản” và là 
“người khai mạc kịch nói hiện đại”; Ngô 
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Tất Tố – “nhà văn, nhà văn hóa lớn”; 
Hoàng Ngọc Phách – “người khai mạc 
nền tiểu thuyết mới” Nguyễn Khắc Viện 
– “kẻ sĩ hiện đại”, “người có trong mình 
cả 3 nền văn hóa: văn hóa Việt Nam, 
văn hóa Pháp và văn hóa Trung Hoa”… 

Khánh Hà 

Choi Byung Wook. Vùng đất Nam 
bộ dưới Triều Minh Mạng. H.: Thế 
giới, 2011, 330 tr., Vb 49338. 

Bằng phương pháp nghiên cứu thực 
chứng và phân tích định lượng hiện đại, 
cuốn sách đã phục dựng toàn cảnh vùng 
đất Nam bộ dưới thời Minh Mạng, một 
mảnh đất đầy tiềm năng, xung lực 
nhưng cũng hàm chứa nhiều mâu thuẫn 
nội tại. Với một khung không gian và 
thời gian hẹp, phạm vi nghiên cứu của 
cuốn sách giới hạn trong những vấn đề 
về các chính sách của triều đình Minh 
Mạng với vùng đất Nam bộ và phản ứng 
của địa phương, qua quá trình chuyển 
biến về chính trị-hành chính và những 
nét đặc thù về lịch sử, văn hóa, kinh tế, 
cư dân của vùng đất này. 

Phần đầu cuốn sách (Quyền lực địa 
phương và sự tiêu vong của nó) phác họa 
về sự hình thành vùng đất Gia Định từ 
giai đoạn trước vương triều Nguyễn đến 
khi Minh Mạng giải thể Gia Định thành 
Tổng trấn trong cuộc cải cách hành 
chính 1831-1832, nắm lại quyền kiểm 
soát và cai trị trực tiếp vùng đất Gia 
Định, đồng thời cho thi hành những 
chính sách mới theo quan điểm riêng 
của mình. 

Phần hai (Những nét đặc thù dưới 
thời Minh Mạng) trình bày quá trình 
thực hiện và phân tích những tác động 
hệ quả của những chính sách mới đó 
trên cả ba bình diện: văn hóa, đối ngoại 

và kinh tế, bao trùm lên là việc xây 
dựng những thiết chế hành chính mới. 

Hoài Phúc 

Thang văn phúc, nguyễn minh 
phương (đồng chủ biên). Vai trò của 
các tổ chức xã hội đối với phát triển 
xã hội và quản lý xã hội. H.: Chính trị 
quốc gia, 2010, 590 tr., Vb 49312. 

Các tổ chức xã hội đang ngày càng 
phát triển với nhiều hình thức tổ chức 
phong phú được tập hợp theo sở thích, ý 
nguyện, hoạt động tương trợ xã hội 
không nhằm mục đích lợi nhuận. Các tổ 
chức này hoạt động trên nguyên tắc tự 
nguyện, tự quản, tự trang trải về tài 
chính, đề cao sự đồng thuận, chia sẻ về 
lợi ích. Bên cạnh đó, hiện nay cũng ngày 
càng xuất hiện nhiều sự liên kết, tập 
hợp các lực lượng lớn trên cơ sở những 
tương đồng về lợi ích và ý nguyện. Thực 
tế cho thấy các tổ chức xã hội có vai trò 
to lớn trong quản lý phát triển xã hội. 

Tuy vậy, ở nước ta hiện nay, sự tồn 
tại, phát triển và hoạt động của các tổ 
chức xã hội vẫn thiếu sự đồng bộ, thống 
nhất, nhất là về nhận thức đối với các tổ 
chức xã hội. Thế nào là tổ chức xã hội? 
Chúng được hình thành và hoạt động 
trên cơ sở, nguyên tắc nào? Vai trò của 
các tổ chức xã hội đối với phát triển xã 
hội và quản lý phát triển xã hội trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường 
và xây dựng Nhà nước pháp quyền 
XHCN? Cần có những chính sách, cơ 
chế, pháp luật nào để bảo đảm cho các 
tổ chức này hoạt động đúng với tính 
chất của tổ chức nhân dân, góp phần 
thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà 
nước đã đặt ra? Đó cũng là những vấn 
đề chính được đề cập trong nội dung 
cuốn sách. 

Trung Hậu 
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Nguyễn Kế Tuấn (chủ biên). Vấn 
đề sở hữu trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. H.: Chính trị quốc 
gia, 2010, 458 tr., Vb 48690. 

Sở hữu luôn được coi là vấn đề trọng 
yếu của mỗi quốc gia, chi phối nhiều 
vấn đề kinh tế và chính trị khác. Nhận 
thức và giải quyết hợp lý vấn đề sở hữu 
sẽ tạo động lực huy động và phân bổ hợp 
lý các nguồn lực để vừa bảo đảm lợi ích 
của chủ sở hữu, vừa thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế-xã hội. Ngược lại, sẽ tạo 
nên những cản trở hữu hình và vô hình 
đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, 
thậm chí gây nên những đối đầu xã hội. 

Cuốn sách làm rõ thêm những vấn 
đề lý luận cơ bản về vấn đề sở hữu trong 
mô hình kinh tế thị trường; vận dụng 
chúng để làm rõ vấn đề sở hữu trong mô 
hình kinh tế thị trường định hướng 
XHCN ở Việt  Nam; cung cấp luận 
chứng khoa học cho việc bổ sung, điều 
chỉnh các quan điểm, chủ trương của 
Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà 
nước trong quá trình xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN trong 
giai đoạn tới. 

Nội dung sách gồm 3 chương: 
Những vấn đề lý luận cơ bản về sở hữu 
trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN (chương 1); Thực trạng vấn đề sở 
hữu, các thành phần kinh tế và các loại 
hình doanh nghiệp trong quá trình đổi 
mới kinh tế ở Việt Nam (chương 2); 
Quan điểm, xu hướng, giải pháp đối với 
vấn đề sở hữu, các thành phần kinh tế, 
loại hình doanh nghiệp trong quá trình 
xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở Việt Nam (chương 3). 

Hoài Phúc 

Nguyễn văn khánh (chủ biên). 
Xây dựng và phát huy nguồn lực trí 
tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp 
chấn hưng đất nước. H.: Chính trị quốc 
gia, 2010, 475 tr., Vv 10612. 

Coi trọng hiền tài đã trở thành 
chính sách của các triều đại, của các vị 
vua anh minh. Tiếp nối và phát huy 
truyền thống của cha ông, Hồ Chí Minh 
sớm nhận thức được vai trò và vị trí của 
nhân tài trong sự nghiệp cách mạng.  
Theo Người, con người có tài năng, đức 
độ là bộ phận tinh túy nhất, có giá trị 
nhất của nguồn lực quốc gia. 

Cùng với xu thế phát triển của thời 
đại, sự trưởng thành của đội ngũ trí 
thức trong những năm qua đã ngày 
càng khẳng định những đóng góp to lớn 
của nguồn lực trí tuệ trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước. Trước 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đặc biệt trong xu thế hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện 
nay, việc đề ra chính sách đào tạo và sử 
dụng nguồn lực trí tuệ đang là vấn đề 
hết sức cấp bách đòi hòi hỏi sự quan 
tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước. 

Cuốn sách là nghiên cứu hệ thống 
vấn đề xây dựng và phát huy nguồn lực 
trí tuệ Việt Nam trong lịch sử và hiện 
tại, cũng như vai trò của nguồn lực này 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Sách gồm 4 phần:  

Phần I tập trung làm rõ những vấn 
đề lý luận chung về trí tuệ và nguồn lực 
trí tuệ. 

Phần II làm rõ nguồn lực trí tuệ Việt 
Nam trong lịch sử và hiện tại. 

Phần III đề cập đến việc xây dựng 
và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam 
phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.  



62  Thông tin Khoa học xã hội, số 10.2011 

Phần IV trình bày kinh nghiệm 
nước ngoài trong phát triển và sử dụng 
nguồn lực trí tuệ.  

Phương chi 

Tống đức thảo, Bùi việt hương 
(đồng chủ biên). Trào lưu xã hội dân 
chủ ở một số nước phương Tây hiện 
nay. H.: Chính trị quốc gia, 2011, 242 tr., 
Vb 49362. 

Trào lưu xã hội dân chủ đã trải qua 
hơn 150 năm tồn tại và phát triển với 
những tên gọi khác nhau: xã hội dân 
chủ, chủ nghĩa xã hội dân chủ, dân chủ 
xã hội,… Hiện nay, trào lưu xã hội dân 
chủ có ảnh hưởng mạnh mẽ và các đảng 
dân chủ xã hội có một vai trò rất quan 
trọng trong đời sống chính trị ở châu 
Âu, đặc biệt là các nước Tây Âu. 

Việt Nam đang trong quá trình thực 
hiện đổi mới toàn diện đất nước, mở 
rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
quốc tế, “là bạn, đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế”. Do đó, 
việc nghiên cứu về trào lưu xã hội dân 
chủ trên thế giới là vấn đề có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn cấp thiết vì nó liên 
quan chặt chẽ với việc nghiên cứu lý luận 
về thế giới hiện đại; về những thay đổi 
lớn, xu thế và động thái của CNTB hiện 
đại và CNXH. 

Sách gồm ba chương, nghiên cứu có 
hệ thống về nguồn gốc, nội dung và bản 
chất trào lưu xã hội dân chủ (chương 1); 
trào lưu xã hội dân chủ ở các nước 
phương Tây trước bối cảnh mới của thời 
đại (chương 2); ảnh hưởng của trào lưu 
xã hội dân chủ ở các nước phương Tây 
hiện nay (chương 3).  

Hà chi 

Nguyễn thị hoa. Chính sách giảm 
nghèo ở Việt Nam đến năm 2015. H.: 
Thông tin và Truyền thông, 2010, 243 tr., 
Vv 10936. 

Tuyên bố thiên niên kỷ của Liên 
Hợp Quốc đã đặt vấn đề xóa đói giảm 
nghèo làm mục tiêu số 1 trong số 12 
mục tiêu. Theo đó, sẽ giảm một nửa tỷ 
lệ người dân có mức thu nhập dưới 
1USD/ngày và giảm một nửa tỷ lệ người 
bị thiếu đói trong giai đoạn 1990-2015. 

Việt Nam đã ký cam kết thực hiện 
mục tiêu này và cho đến nay được đánh 
giá là hoàn thành tốt tiến độ và vượt xa 
các mục tiêu đề ra về xóa đói giảm 
nghèo. Tuy nhiên, công tác xóa đói giảm 
nghèo ở Việt Nam hiện nay vẫn còn 
nhiều vấn đề đặt ra, một trong số đó là 
vấn đề chính sách. 

Nội dung cuốn sách giới thiệu với 
bạn đọc hệ thống những chính sách hiện 
hành đang áp dụng ở Việt Nam, trong 
đó tập trung vào 4 chính sách chủ yếu, 
bao gồm: chính sách tín dụng ưu đãi cho 
hộ nghèo, chính sách đầu tư cơ sở hạ 
tầng, chính sách hỗ trợ giáo dục và y tế 
cho người nghèo. Đồng thời, phân tích 
tác động của các chính sách này (theo cả 
hai hướng đồng thuận và không đồng 
thuận) đến thực trạng nghèo đói của 
Việt Nam thời gian gần đây. 

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất quan 
điểm và nội dung hoàn thiện các chính 
sách này theo những yêu cầu mới hơn, 
cao hơn, triệt để hơn và có hiệu quả hơn, 
xem như những bước rút cho việc hoàn 
thành những mục tiêu của Tuyên bố 
Thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết. 

Huệ nguyên 


